
Y học thực hành (771) - số 6/2011  
  
  
 

43 

kiến thức chung về ung thư và ung thư vú là 13,26 ± 
6,13 điểm (điểm tối đa là 30 điểm). Nhóm phụ nữ trẻ, 
người Kinh, sống ở thành thị, đồng bằng, học vấn cao, 
có quen biết người bị ung thư, nhóm phụ nữ có đọc 
báo, có nghe đài, có xem truyền hình và có nghe loa 
truyền thanh của xã, phường về bệnh ung thư có xu 
hướng hiểu biết cao hơn nhóm phụ nữ lớn tuổi, dân tộc 
thiểu số, sống ở khu vực miền núi, học vấn thấp, không 
quen biết người bị ung thư, không đọc báo, không nghe 
đài, không xem truyền hình và không nghe loa truyền 
thanh xã, phường. 

Khuyến nghị 

Tăng cường giáo dục về bệnh ung thư vú nhằm 
nâng cao kiến thức giúp phát hiện bệnh sớm, giảm tỷ 
lệ tiếp cận dịch vụ y tế ở giai đoạn muộn, hạ thấp tỷ lệ 
tử vong, đặc biệt chú trọng truyền thông, giáo dục sức 
khỏe đến các đối tượng cần truyền thông là nông dân, 
phụ nữ lớn tuổi, dân tộc thiểu số, phụ nữ sống ở khu 
vực miền núi, phụ nữ có trình độ học vấn thấp; Lưu ý 
người bị ung thư và gia đình những người bị ung thư là 
những cộng tác viên rất quan trọng trong việc tuyên 
truyền, chuyển tải các thông điệp về gi̧ o dục sức khỏe 
phòng bệnh ung thư. Phương tiện truyền thông được 
ưu tiên lựa chọn để chuyển tải các thông điệp về ung 
thư là đài truyền hình và loa xã, phường. 

 

ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH CHIẾT TỎI TRÊN TẾ BÀO UNG THƯ VÚ NGƯỜI  
 

Bùi Khắc Cường, Nguyễn Lĩnh Toàn 
Học viện Quân y 

Tóm tắt 
Tỏi có vai trò trong dự phòng và điều trị ung thư ở 

người. Tác dụng ức chế phát triển tế bào ung thư tuyến 
vú người dòng T-47D của dịch chiết tỏi được đánh gi  ̧
bằng thử nghiệm MTT và phương pháp hình thái vi thể. 
Kết quả cho thấy, các dịch chiết tỏi từ nồng độ 2,5 đến 
10mg/ml thêm vào môi trường nuôi tế bào có tác dụng 
ức chế sự ph ţ triển của tế bào ung thư tuyến vú người 
mạnh hơn rõ rệt so với môi trường chứa thuốc 
vincristine (0,05#g/ml) tại các thời điểm quan sát 24, 48 
và 72 giờ sau nuôi cấy tế bào (p<0,01). 

Từ khoá: Tỏi, MTT, T-47D, ung thư vú 
Summary 
Garlic have a role in prevention and treatment of 

human cancers. The potent effectivity antiproliferation 
of garlic extraction on human breast cancer cells (T-
47D) was examined by using MTT assay and 
micromorphology methods. Results show that garlic 
extraction solutions from 2.5 to 10 mg/ml addition to 
cell medium were significantly more inhibition the 
breast carcinoma cell growth comparison to those than 
vincristin solution (0.05) observation at time points of 
24, 48, and 72 hours after cell cultrure (p<0.01). 

Keywords: Garlic, MTT, T-47D, breast cancer 
Đặt vấn đề 
Bệnh ung thư đối với sức khoẻ là vấn đề lớn ngày 

càng được quan tâm nhiều hơn ở tất cả các nước trên 
thế giới. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) mỗi năm trên toàn cầu có khoảng 10 triệu 
trường hợp mới mắc và 6 triệu người chết vì căn bệnh 
này. Hiện nay, ở Mỹ cứ 4 trường hợp tử vong thì có 1 
trường hợp do ung thư gây ra. Tính riêng ở châu á, mỗi 
năm có trên 3 triệu ca ung thư mắc mới và trên 2 triệu 
người tử vong vì ung thư. Các nghiên cứu hiện nay cho 
thấy, đến năm 2020 ở châu á, số ca ung thư mắc mới 
hàng năm sẽ tăng lên 7,1 triệu ca nếu các chiến lược 
dự phòng và kiểm soát ung thư hiện nay không thay 
đổi. ở Việt Nam, theo kết quả điều tra chỉ trong 2 năm 
2005-2006, có tới 93.719 người chết vì ung thư. Trong 
đó, chủ yếu chết vì ung thư gan, ung thư phổi và ung 
thư dạ dày. Ngoài ra, trong số chết vì ung thư ở nữ, số 

tử vong do ung thư vú chiếm 5,69% (Ngoan le T và cs, 
2007). 

Ung thư vú là loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ ở 
nhiều nước trên thế giới. Theo số liệu thống kê ung thư 
toàn cầu năm 2002, ung thư vú đứng thứ hai sau ung 
thư phổi về số ca mắc và đứng thứ năm về nguyên 
nhân gây tử vong do ung thư. Tuy nhiên, ung thư vú 
vẫn là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất ở phụ nữ. 
Tại Việt Nam, theo một số tài liệu ung thư vú có tỷ lệ 
mắc chuẩn theo độ tuổi là 20,9/100.000 dân, đứng đầu 
trong các loại ung thư ở nữ. Tại thành phố Hồ Chí Minh 
tỷ lệ này là 17,1/100.000 dân đứng hàng thứ hai sau 
ung thư cổ tử cung. Tỷ lệ tử vong vì ung thư ở nữ thì 
ung thư vú là một trong 4 ung thư hay gặp nhất chiếm 
5,69% (Ngoan le T và cs, 2007). 

Tiên lượng của ung thư vú nhìn chung là khả quan. 
Tỷ lệ sống sau 5 năm ở các nước phát triển trung bình 
là 73% và ở các nước đang phát triển là 57%. Hiện 
nay, trên thị trường có khá nhiều loại thuốc điều trị ung 
thư vú khá hiệu quả. ở nước ta có nguồn dược liệu rất 
phong phú, chính vì vậy nghiên cứu để tìm ra các loại 
dược liệu quý để điều hiệu quả hơn ung thư nói chung 
và ung thư vú nói riêng là một lĩnh vực đang được quan 
tâm. Trong nghiên cứu này, chúng tôi đánh giá tác 
dụng của dịch chiết tỏi trên tế bào ung thư vú người 
dòng T-47D trên nuôi cấy tế bào. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 
Dịch chiết tỏi: Tỏi sự dung trong nghiên cứu này có 

nguồn gốc từ Lý Sơn gọi là Tỏi Lý Sơn (TLS). Tỏi này 
được thu hái vào tháng 2 năm 2009 tại huyện đảo Lý 
Sơn (Quảng Ngãi). Tỏi này được chiết xuất toàn phần 
thành cao lỏng sau đó hòa loãng trong môi trường nuôi 
cấy tế bào theo tỷ lệ (mg/ml) gọi là dịch chiết tỏi Lý 
Sơn. Chất lượng dịch chiết tỏi đều đạt tiêu chuẩn cơ 
sở, sản xuất tại Trung tâm nghiên cứu ứng dụng Sinh – 
Y – Dược học Quân sự, Học viện Quân Y.  

Thuốc đối chứng: Vincristine là một alcaloid chống 
ung thư được tách chiết từ cây dừa cạn Catharanthus 
Roseus L.. Vincristine có tác động ức chế phân bào 



 Y học thực hành (771) - số 6/2011 
  
  
 

44

mạnh theo cơ chế liên kết đặc hiệu với tubulin, là 
protein ống vi thể, phóng bế tạo thành thoi phân bào 
cần thiết cho sự phân chia tế bào. Đây là thuốc nguồn 
gốc tự nhiên được sử dụng điều trị nhiều loại ung thư. 

Tế bào ung thư vú người dòng T-47D (ATCC, Hoa 
Kỳ). Môi trường RPMI, FBS, Insulin, Penicillin và 
Streptomycin (Invitrogen GmbH, Karlsruhe, Germany) 

2. Phương pháp nghiên cứu 
* Nuôi cấy tế bào 
Tế bào ung thư vú người dòng T-47D được nuôi cấy 

trên đĩa nuôi cấy tế bào 96 giếng. Số lượng tế bào 
5x104 tế bào/ml môi trường, mỗi giếng 0,2ml, được 
phát triển trong môi trường RPMI, chứa 10% FBS, 
Insuline 5UI/ml, 1% penicillin/streptomycin. Sau 24 giờ 
nuôi cấy đạt trên 90% bám dính, tế bào được thay môi 
trường nuôi cấy và cho các thuốc nghiên cứu với những 
nồng độ tính toán tương ứng vào các giếng nuôi cấy. 
Tiến hành thay môi trường nuôi cấy và thuốc nghiên 
cứu hàng ngày vào cùng một thời gian qui định. Thu 
hoạch tế bào và làm các thử nghiệm tại các thời điểm 
sau nuôi cấy 24 giờ, 48 giờ và 72 giờ.  

Tế bào sau khi cấy chuyển được được chia thành 7 
nhóm:  

- Nhóm 1 (chứng âm): Môi trường nuôi cấy bình 
thường. 

- Nhóm 2 (chứng dương): Môi trường nuôi cấy có 
nồng độ Vincristin 0,05g/ml 

- Nhóm 3: Môi trường nuôi cấy có dịch chiết TLS 
10mg/ml.  

- Nhóm 4: Môi trường nuôi cấy có dịch chiết TLS 
5mg/ml.  

- Nhóm 5: Môi trường nuôi cấy có dịch chiết TLS 
2,5mg/ml.  

- Nhóm 6: Môi trường nuôi cấy có dịch chiết TLS 
1,25mg/ml 

- Nhóm 7: Môi trường nuôi cấy có dịch chiết TLS 
0,625mg/ml 

Toàn bộ quy trình tiến hành thí nghiệm được lặp lại 
3 lần. 

* Thử nghiệm Trypan Blue 
Trước khi đánh giá tác dụng của dịch chiết TLS tiến 

hành kiểm tra ảnh hưởng gây độc tế bào trực tiếp của 
dịch chiết TLS trên dòng tế bào T-47D bằng thử 
nghiệm Trypan Blue. Thử nghiệm này cho biết tỉ lệ tế 
bào chết và tế bào sống sau khi cho thuốc với các 
nồng độ khác nhau vào môi trường nuôi cấy sau thời 
gian 1 giờ. Các tế bào chết sẽ bắt màu xanh của 
Trypan Blue và được phân biệt với các tế bào sống 
không bắt màu. Các nồng độ của dịch chiết TLS được 
kiểm tra ảnh hưởng gây độc tế bào trực tiếp là: 
0,625mg/ml, 1,25mg/ml, 2,5mg/ml, 5mg/ml, 10mg/ml, 
20mg/ml, 40mg/ml. 

* Thử nghiệm MTT 
Thử nghiệm MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyl tetrazolium bromide] được thực hiện theo qui 
trình mô tả đầu tiên bởi Mosmann (1983). Nguyên lí 
của phản ứng là sử dụng chức năng chuyển hóa của 
ti thể ở tế bào sống có khả năng chuyển hóa chất 
MTT thành một sản phẩm có màu không tan trong 
nước nhưng tan trong dung dịch chuyên dụng. Khi tế 

bào chết thì ti thể không còn khả năng chuyển hóa 
MTT thành chất màu. Sản phẩm tạo ra từ phản ứng 
MTT có màu đặc trưng và có thể định lượng được 
bằng cách đo mật độ quang với bước sóng hấp thụ 
đặc trưng bằng máy đọc ELISA ở kính lọc 590nm. 
Mật độ quang tạo ra từ phản ứng MTT cho phép xác 
định sự tương quan về số lượng các tế bào sống/chết 
có mặt trong các giếng nuôi cấy. Thử nghiệm MTT 
được thực hiện trên tất cả các nhóm tế bào vào các 
thời điểm 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ sau khi thay môi 
trường nuôi cấy có chứa các thuốc nghiên cứu với các 
nồng độ khác nhau như mô tả ở trên. 

3. Xử lí số liệu 
Số liệu được xử lý thống kê bằng thuật toán T-test, 

so sánh 2 số trung bình, sử dụng phần mềm tính toán 
chuyên dụng STAVIEW6.0 và STAT7.1. 

Kết quả và bàn luận 
1. ảnh hưởng gây độc tế bào trực tiếp 
Kết quả thử nghiệm Trypan Blue cho thấy dịch 

chiết TLS ở các nồng độ khác nhau và vincristin 
0,05g/ml không gây độc trực tiếp đối với tế bào T-
47D. Biểu hiện, tỉ lệ tế bào chết và tế bào sống giữa 
các giếng nuôi cấy sử dụng dịch chiết tỏi và vincristin 
0,05g/ml không có sự khác biệt so với chứng. 

Dịch chiết TLS không có ảnh hưởng gây độc tế bào 
trực tiếp trên dòng tế bào T-47D. 

2. Tác dụng của dịch chiết TLS tại thời điểm sau 
24 giờ. 

Quan s ţ dưới kính hiển vi tại thời điểm sau 24 giờ 
cho thấy những giếng tế bào trong môi trường hòa 
loãng với dịch chiết TLS từ 2,5-10mg/ml có số lượng tế 
bào ít hơn so với tế bào không dùng thuốc. ở nồng độ 
dịch chiết TLS 10mg/ml cho thấy ức chế tế bào phát 
triển rõ rệt nhất. Thử nghiệm MTT cho thấy ở nồng độ 
dịch chiết TLS càng cao thì số lượng tế bào ung thư 
sống sót sống càng giảm (mật độ quang chất màu 
formazal giảm). Tuy nhiên, ở giếng tế bào có nồng độ 
TLS 0,625-1,25mg/ml và giếng tế bào có vincristin 
0,05g/ml số lượng tế bào sống giảm không có ý nghĩa 
thống kê so với tế bào nuôi bình thường (p>0,1) (Hình 
2).  

   
Hình 2: Số lượng tế bào sống tại thời điểm 24 giờ. Nhóm dùng 

dịch chiết TLS nồng độ 5 và 10mg/ml có số lượng tế bào giảm rõ 
so với nhóm chứng âm và nhóm sử dụng vincristin.  

Kết quả thử nghiệm MTT cho thấy mật độ quang 
càng giảm thì số lượng tế bào càng thấp. 

Nhóm so sánh p 
1-2 0,9386 
1-3 0,0005 
1-4 0,0007 
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1-5 0,0005 
1-6 0,7455 
1-7 0,1779 
2-3 <0,0001 
2-4 <0,0001 
2-5 <0,0001 
2-6 0,3366 
2-7 0,1626 

 

3. Tác dụng của dịch chiết TLS tại thời điểm sau 
48 giờ 

Tại thời điểm 48 giờ dưới tác động của dịch chiết 
TLS, quan sát dưới kính hiển vi cho thấy số lượng tế 
bào giảm đi rõ rệt ở nhóm được dùng dịch chiết TLS ở 
nồng độ 2,5-10 mg/ml. 

Thử nghiệm MTT cho thấy tại thời điểm này ở tất cả 
các nồng độ dịch chiết TLS từ 2,5-10 mg/ml đều ức 
chế rõ rệt tế bào ung thư ph ţ triển (P<0,01). Nồng độ 
dịch chiết TLS càng cao thì số lượng tế bào ung thư 
sống sót càng giảm. ở các giếng nuôi có nồng độ dịch 
chiết TLS 0,625-1,25mg/ml và giếng nuôi có Vincristin 
0,05g/ml số lượng tế bào thay đổi không có ý nghĩa 
thống kê so với chứng (P>0,01)  

 

  
Hình 3: Số lượng tế bào T-47D giảm rõ rệt dưới tác động của dịch 
chiết TLS tại thời điểm 48 giờ. Nồng độ dịch chiết TLS càng cao tế 

bào sống càng giảm (P<0,01). 
Nhóm so sánh p 

1-2 0,4097 
1-3 0,0046 
1-4 0,0010 
1-5 0,0025 
1-6 0,2885 
1-7 0,2476 
2-3 0,0035 
2-4 0,0004 
2-5 <0,0001 
2-6 0,1711 
2-7 0,3970 

 

4. Tác dụng của dịch chiết TLS tại thời điểm sau 
72 giờ 

Dưới kính hiển vi quang học cho thấy thời điểm 72 
giờ sau dùng dịch chiết TLS và Vincristine tế bào bị ức 
chế phát triển rõ rệt. Nhất là những tế bào môi trường 
có dịch chiết TLS nồng độ 5 hoặc 10 mg/ml. Hình ảnh 
thưa thớt các tế bào bám được vào đáy giếng, nhiều tế 
bào chết bong và nổi lơ lững trong môi trường. 

 
 Hình 5: Số lượng tế bào T-47D giảm rõ rệt dưới tác động của dịch 

chiết TLS tại thời điểm 72 giờ. ở nồng độ TLS ≤ 1,25mg/ml số 
lượng tế bào thay đổi không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Nhưng 
ở nồng độ từ 2,5 - 10 mg/ml thì ức chế tế bào ph ţ triển (p<0.05). 
Giếng nuôi có nồng độ Vincristine 0,05g/ml có tác dụng ức chế 

tế bào phát triển sau 72 giờ (p=0,04). 
Nhóm so sánh p 

1-2 0,0407 
1-3 0,0003 
1-4 <0,0001 
1-5 0,0109 
1-6 0,0573 
1-7 0,0812 
2-3 0,0006 
2-4 0,0002 
2-5 0,0155 
2-6 0,0175 
2-7 0,0469 

Thử nghiệm MTT ở thời điểm 72 giờ cho thấy sự 
phát triển của tế bào T-47D bị ức chế rõ rệt ở nhóm tế 
bào nuôi cấy với dịch chiết TLS từ 2,5mg/ml đến 
10mg/ml. Nồng độ dịch chiết TLS càng cao thì ức chế 
càng mạnh tế bào T-47D phát triển (p<0,001). Tuy 
nhiên, Vincristine 0,05g/ml chỉ có tác dụng ức chế tế 
bào ung thư phát triển sau 72 giờ (p=0,04) (Hình 5).  

Kết quả chúng tôi thu được khi nghiên cứu tác dụng 
của dịch chiết TLS trên tế bào ung thư tuyến vú người 
dòng T-47D phù hợp với một số nghiên cứu đã được 
công bố thời gian gần đây. Theo nghiên cứu của 
Bianchini and H Vainio (2001) cho thấy, allium trong 
hành và tỏi có nhiều tác dụng trong phòng và điều trị 
nhiều bệnh, bao gồm cả ung thư. Báo cáo cũng chỉ ra 
rằng chúng có tác dụng chống ung thư ở nhiều cơ 
quan khác nhau như ung thư vú, phổi, dạ dày, đại 
tràng… Chúng không những ức chế sự phát triển của 
tế bào ung thư mà còn có vai trò kích hoạt tế bào ung 
thư chết theo chương trình, ngăn chặn quá trình di căn 
của tế bào ung thư [1-6]. Các kết quả nghiên cứu tương 
tự được Hassan HT. (2004) công bố cho thấy, ajoene 
trong dịch chiết tỏi có tác dụng ức chế tế bào ung thư 
tăng sinh và kích hoạt appotosis trên tế bào ung thư 
bạch cầu [4]. 

Kết luận 
Trên môi trường nuôi cấy tế bào ung thư tuyến vú 

dòng T-47D dịch chiết tỏi nguồn gốc từ đảo Lý Sơn có 
tác dụng ức chế tế bào phát triển. ở thời điểm 48-72 
giờ dịch chiết TLS có tác dụng ức chế rõ rệt các tế bào 
phát triển so với nhóm chứng không dùng tỏi 
(p<0,001). ở nồng độ dịch chiết TLS 2,5 - 10mg/ml có 
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tác dụng ức chế tế bào ung thư T-47D mạnh hơn so với 
tác dụng của thuốc kháng ung thư Vincristin 0,05g/ml. 
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ĐÁNH GIÁ NHẬN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 
Ở PHỤ NỮ 15-49 TUỔI TẠI ĐIỆN BIÊN NĂM 2008 

 

Hoàng Minh Hằng - Đại học Y Hà Nội 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Đánh giá nhận thức và thực hành về 

KHHGĐ ở phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tại huyện Điện 
Biên năm 2008. Đối tượng và phương pháp nghiên 
cứu: 808 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 15 - 49 tuổi có 
chồng tính đến thời điểm điều tra từ tháng 1 đến tháng 
5 năm 2008, được phỏng vấn về nhận thức và thực 
hành về KHHGD. Số liệu được sử lý và phân tích bằng 
phần mÒn SPSS 16.0. Kết quả và kết luận: Phụ nữ 
Điện biên có nhận thức tốt về KHHGD, tuy nhiên việc 
thực hành chưa được tốt lắm. DCTC là BPTT được phụ 
nữ sử dụng nhiều nhất (42,5% vùng cao, 43,1% vùng 
thấp). Tỷ lệ phụ nữ đồng tình ủng hộ chính sách 
DS/KKHGĐ trên 97%. Cần tăng cường hơn nữa công 
tác tuyên truyền vận động KHHGD cho chị em phụ nữ 
Điện biên. 

Từ khóa: phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ,nhận thức và 
thực hành, KHHGD.  

Summary 
Objectives: to assess knowlege and practice on 

family planing among reproductive women aged 15-49 
years old in Dien Bien District in the year 2008. 
Subjects and research method: 808 women having 
husbands in reproductive age (15-49 years old) were 
interviewed from January to May 2008. Data were 
analysed by software SPSS version 16.0. Results: 
Dien Bien’s women had good knowlege of Family 
Planning, but had practice about Family Planning only 
faire. Intra-Uterine Device (IUD) was the most popular 
method applied by the women (42,5% in high land and 
43,1% in low land). The rate of women support to 
Family Planning more than 97%. Conclusion: it is 
necessary to improve educational media to increase 
knowlege and pratice of women about Family Planning 
in Dien Bien District. 

Keywords: reproductive women, knowlege and 
pratice, Family Planning.  

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Công tác DS/KHHGĐ của Việt Nam có những 

thành tựu nhất định nên năm 1999 đã được giải thưởng 
dân số của Liên hiệp quốc. Trong những năm qua, 
Điện Biên là một trong những tỉnh được đánh giá là có 
nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện chương 

trình DS/KHHGĐ. Theo báo cáo hàng năm của huyện 
Điện Biên, tỷ lệ sử dụng BPTT đạt tương đối cao, tỷ lệ 
sinh con thứ 3 trở lên giảm đáng kể. 

Để góp phần vào việc nhận định khách quan tình 
hình thực hiện công tác KHHGĐ, chúng tôi tiến hành 
đề tài nhằm mục tiêu “Đánh giá nhận thức và thực 
hành về kế hoạch hóa gia đình của phụ nữ 15- 49 tuổi 
có chồng tại huyện Điện Biên năm 2008”. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Đối tượng: là những phụ nữ 15 đến 49 tuổi có 

chồng tính đến thời điểm điều tra từ tháng 1 đến tháng 
5 năm 2008, có tâm thần bình thường. Tiêu chuẩn loại 
trừ là những phụ nữ chưa có chồng, phụ nữ mắc bệnh 
tâm thần không đủ minh mẫn để trả lời các câu hỏi 
phỏng vấn, những đối tượng từ chối tham gia phỏng 
vấn. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả cắt 
ngang. Mẫu được chọn qua nhiều giai đoạn với phương 
pháp chọn mẫu ngẫu nhiên: 3 xã vùng thấp được chọn 
là Thanh Xương, Thanh Nưa và Noong Hẹt; 3 xã vùng 
cao được chọn là Núa Ngam, Mường Phăng và Mường 
Pồn. Phỏng vấn để thu thập số liệu theo nội dung bộ 
câu hỏi được soạn sẵn. Xử lý số liệu: So sánh các tỷ lệ 
bằng thuật toán 2, bằng phần mềm SPSS 16.0.  

KẾT QUẢ 
 Có 808 trường hợp được lựa chọn đủ tiêu chuẩn 

đưa vào nghiên cứu.  
Bảng 1. Tỷ lệ phụ nữ biết và áp dụng các biện pháp 

tránh thai  
Biện 
pháp Tránh thai DCTC Bao 

cao su 
Triệt 
sản TUTT TTTT BP 

khác 
n 383 327 172 208 142 1 K. 

Thức % 95,3 81,3 31,6 51,7 35,3 0,24 
n 171 4 10 45 1 0 

Vùng 
cao T.Hµnh % 42,5 1,0 2,5 11,2 0,2 0 

n 400 352 204 370 203 3 K.Thøc 
% 98,5 86,7 50,2 91,1 50,0 0,73 
n 175 22 14 45 3 0 

Vùng 
thấp T.Hành % 43,1 5,4 3,4 11,1 0,7 0 

k.thøc <0,01 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01   
P t. hµnh >0,05 <0,01 >0,05 >0,05 >0,05  


